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 Néo ép theo dõi được 11/20 trường hợp, có 1 
trường hợp trung bình do bệnh nhân ít tập vận động. 

 Nẹp vít theo dõi được 32/51 trường hợp, có 10 
trường hợp trung bình và xấu. Trong đó, 2 trường hợp 
là do lành xương ở t thế gập góc trên 450, các trường 
hợp còn lại là do vướng nẹp dới mỏm cùng vai gây khó 
khăn trong việc  tập vận động.     

Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận rằng tất cả các 
kỹ thuật kết hợp xương được áp dụng có thể còn 
phụ thuộc vào những dụng cụ có sẵn. Một số loại nẹp 
chuyên dụng cho đầu trên xương xương cánh tay 
như nẹp Anatomical, nẹp khoá, chỏm nhân tạo không 
được sử dụng.  

Trong điều kiện không có đủ các loại dụng cụ kết 
hợp xương cho đầu trên xương cánh tay, có thể nói 
kết quả trong nhóm nghiên cứu này là chấp nhận được 
vì thực sự  chỉ sử dụng đinh Kirschner và vít với một 
vài loại nẹp sẵn có. 

Kết quả sẽ tốt hơn khi loại dụng cụ kết hợp xương 
được lựa chọn thích hợp. Đối với loại gãy 2-phần thì 
có nhiều lựa chọn hơn, bắt vít hay néo ép cho gãy 
mấu động lớn, xuyên đinh qua da dới C-arm cho gãy 
cổ phẫu thuật đơn giản, đóng đinh nội tuỷ hay nẹp vít 
cho gãy cổ phẫu thuật phức tạp(1,2). Đối với loại gãy 3 
phần một số tác giả khuyên nên nắn mở và kết hợp 
xương bằng nẹp vít hoặc bắt vít đơn thuần hay cột chỉ 
thép. Tuy nhiên, ở bệnh nhân loãng xương thì thay 
chỏm là chọn lựa thích hợp nhất(1,2). Đối với loại gãy 4-
phần ở bệnh nhân trẻ, năng động thì nẹp vít có thể 
được lựa chọn nhưng tỉ lệ khớp giả và hoại tử chỏm 
cao(2). Nói chung, đối với loại gãy này thì thay chỏm là 
có chỉ định.  Như vậy, nẹp vít là thích hợp cho các loại 
gãy xương nhng việc chọn lựa còn phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố, điều này đòi hỏi ngời phẫu thuật viên 
phải cân nhắc và quyết định. 

  Kết Luận 
Điều trị phẫu thuật gãy đầu trên xương cánh tay là 

một vấn đề khó khăn và kết quả tốt khi được thực hiện 
bởi phẫu thuật viên có kinh nghiệm trong phẫu thuật 
vùng vai. Có nhiều lựa chọn cho việc điều trị. Mục 
tiêu chính đều giống nhau: nắn chỉnh tốt những mảnh 

gãy và cố định vững để cho phép tập vận động sớm 
nhằm phục hồi hoàn toàn chức năng của khớp vai. 

Trong những trường hợp có chỉ định dùng nẹp vít 
thì vấn đề đặt ra là nên chọn loại nẹp nào cho thích 
hợp để có  được kết quả nh mong muốn. Nếu chọn 
lựa đúng loại nẹp chuyên dụng cho đầu trên xương 
cánh tay thì  kết quả sẽ tốt hơn.  
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KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NHÂN CHỦNG VIRUS DẠI CVS IP-11 TRÊN TẾ BÀO VERO 
 

Võ Tấn Sơn - Công ty Vắcxin và Sinh phẩm số II 
 Lê Văn Hiệp, Trần Ngọc Nhơn,  

Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Viện Vắcxin và Sinh Phẩm Y tế 

 

Tóm tắt 
Các kết quả chuẩn độ hiệu giá chủng trên chuột 

và kết quả nhận dạng virus bằng kháng thể kháng 
ARN gắn huỳnh quang đã cho thấy chủng vắcxin dại 
CVS IP-11 đã được thích ứng trên tế bào Vero sau 5 
lần cấy truyền liên tiếp. Bằng kỹ thuật xác định trình 
tự gen chưa thấy có sự  thay đổi đặc tính di truyền khi 
nhân chủng này trên tế bào. 

Từ khoá: Challenger Virus Standard (CVS) , 
Rabies virus,  Ethylaminoethyl Dextran 

summary 
The results of virus titers and  identity test by 

fluorescent conjugate shows that CVS IP -11 strain  
have adappted  to Vero cell after 5 continuous 
passages. By sequenses technique, genus 
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characterisisces of the strain have not yet showed 
any changes during transfer from nervous tissue  to 
vero cell. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tại Viện Vắcxin và Sinh phẩm Y tế trước đây sử 

dụng Chủng CVS IP- 11 (Challenger Virus Standard) 
có nguồn gốc từ Viện Bio Pharma (Indonesia) làm 
chủng  giống kháng nguyên gây miễn dịch cho ngựa 
sản xuất huyết thanh kháng dại [1].  Từ chủng giống 
này đã tạo ra nguồn kháng nguyên có hiệu giá cao, 
ổn định và giá thành thấp mang lại hiệu quả kinh tế 
cao. Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng giống như 
vắcxin dại Fuenzalida, kháng nguyên sản xuất trên 
mô thần kinh không tinh khiết làm cho hiệu quả  tinh 
chế và chất lượng huyết thanh còn thấp [2]. Sau sự cố 
vắcxin dại năm 2007, cùng với công nghệ sản xuất 
vắcxin Fuenzalida không còn tồn tại ở Việt Nam, sản 
xuất huyết thanh kháng dại gặp nhiều khó khăn do 
việc cung cấp kháng nguyên dại gây miễn dịch cho 
ngựa bị hạn chế. Nghiên cứu chuyển đổi chủng  CVS 
IP-11 từ mô thần kinh sang tế bào Vero là yêu cầu 
cần thiết. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Vật liệu 
1.1. Vật liệu sinh học 
Tế bào Vero, chủng virus dại CVS IP-11  
Cộng hợp kháng ARN virus dại gắn huỳnh quang 
 Primer 16S, Clean up PCR (Promega) 
1.2. Súc vật thí nghiệm 
Chuột nhắt trắng Swiss  11-13g, 
Thỏ  non dưới 1 tuần tuổi. 
 Chuột lang 250-350g/con. 
1.3. Trang thiết bị, dụng cụ 
 Laminar , tủ ấm  có CO2 (370C , 320C ),  tủ lạnh 

(2-8oC, - 700C ) 
 Kính hiển vi huỳnh quang,  kính hiển vi soi ngược 
 Hệ thống giải trình tự gen, model ABI 3130 

(Applied Biosystems – USA) 
 Chai nuôi tế bào và các dụng cụ cần thiết 
1.4. Môi trường, hóa chất, dung dịch đệm 
Dung dịch Phosphat-Buffer saline (PBS); pH = 

7,2,  
Dung dịch Trypsin 0,25%. 
Môi trường M199, MEM  
Huyết thanh bào thai bê, Huyết thanh ngựa 

thường 2%. 
2. Phương pháp  
Nhân giống chủng virus trên mô thần kinh: Chủng 

virus CVS-IP 11 dạng đông khô (thể tích 0,5ml) 20%, 
được tiêm truyền lần 1 (đậm độ 10-2) cho chuột lang 
(250-300g/con). Sau khi chuột liệt, mổ thu não và pha 
chế thành hỗn dịch virus 20% đời 1. Tiếp tục tiêm 
truyền đời 2 từ hỗn dịch não chuột lang 20% (đậm độ 
10-3) cho thỏ non < 1 tuần tuổi. Thu hoạch não thỏ và 
pha chủng thành hỗn dịch 20% bảo quản -70oC. 

Chuẩn bị tế bào: Tế bào nuôi 1 lớp trên các chai 
nuôi tế bào, 4-5 ngày tuổi được trypsin hoá  thành 
dung dịch tế bào có 105 TB/ml. 

- Xử lý  tế bào với dung dịch Ethylaminoethyl 
Dextran với nồng độ 50#g/ml.  

Cấy truyền virus trên tế bào 
- Cấy hỗn dịch virus từ  não thỏ vào các chai tế 

bào,  nồng độ 1LD50/100 tế bào.   
- ủ các chai tế bào đã gây nhiễm trong tủ ấm 

32oC có 5% khí trường CO2. 
- Sau 3 ngày gây nhiễm thu hỗn dịch virus (mẫu 

sau 4 ngày). Sau khi gặt xong thêm môi trường giữ . 
Sau 3 ngày tiếp theo gặt virus (mẫu ngày thứ  7). Tiếp 
tục cho môi trường giữ vào chai tế bào cho đến lần 
gặt thứ 3 và thứ  4 (mẫu sau 10 ngày và sau 14 
ngày). Bảo quản  hỗn dịch virus gặt ở tủ lạnh -70oC . 

- Chuẩn độ hiệu giá virus trên chuột, chọn  hỗn 
dịch vius có hiệu giá cao nhất gây nhiễm lại đời 2 trên 
tế bào.  Thu gặt virus vào các ngày thứ  4, 7, 9 và 12 
sau gây nhiễm. Chuẩn độ hiệu giá virus và chọn hỗn 
dịch virus có hiệu giá cao nhất tiếp tục cấy truyền các 
đời sau theo qui trình gây nhiễm –thu gặt – chuẩn độ 
virus trong 5 đời liên tiếp. 

Kiểm tra nhận dạng và  đặc tính di truyền của 
virus dại trên tế bào: nhận dạng virus bằng cộng hợp 
kháng ARN gắn huỳnh quang.  Kiểm tra đặc tính di 
truyền của virus bằng xác định trình tự gen và tra cứu 
trên BLAST SEACH (http://www.ncbi.nih.gov/BLAST/) 

KẾT QUẢ 
1. Nhân giống chủng virus trên mô thần kinh. 
Chủng  CVS IP-11 đông khô, được cấy truyền 2 

đời  liên tiếp trên não chuột lang và não thỏ để  hồi 
phục độc lực và nhân chủng .  Hiệu giá chủng được 
chỉ ra ở bảng 3.1  

Bảng 1. Hiệu giá chủng CVS IP-11 cấy truyền trên 
mô thần kinh: 

 
Hiệu giá chủng Chủng CVS IP -11 

LD50/0,03ml LD50/ml 
Chủng truyền đời 1 trên não chuột lang 10-5,75 10-7,27 

Chủng truyền đời 2 trên não thỏ 10-6,6 10-8,12 
 
2. Thích ứng và cấy truyền virus trên tế bào. 
Hỗn dịch virus 20% từ não thỏ bảo quản -70oC 

được sử dụng để gây nhiễm đời 1 trên tế bào đã sử lý 
trước với Ethylaminoethyl Dextran.  Sau khi thu gặt  
và chuẩn độ  hiệu giá, hỗn dịch virus được tiếp tục 
nhân truyền liên tiếp trong 5 đời như  được mô tả ở 
phần phương pháp. Các mẫu virus thu được trên nuôi 
cấy  tế bào có  hiệu giá tốt nhất ở ngày gặt thứ 7 và 
ngày gặt thứ  9, LD50 đạt từ 10-4,6 đến 10-5,8 trong 
0,03ml tương đương 10-6,2 và 10-7,3 trong 1ml.  Hiệu giá 
virus  được duy trì ở mức này đảm bảo yêu cầu làm 
chủng giống gây nhiễm cho đời sau. Các mẫu virus ở 
lần thu hoạch ngày thứ 12 vẫn cho hiệu giá tương đối 
tốt nhưng  sau  đó tế bào có hiện tượng thoái hoá nên 
không tiếp tục nuôi giữ . Các kết quả chuẩn độ hiệu 
giá virus được chỉ ra ở bảng 3.2 

Bảng 2.  Hiệu giá chủng CVS IP-11 cấy truyền 
trên tế bào: 

 



Y học thực hành (680) - số 10/2009  
  
  
 

69 

Hiệu giá chủng chuẩn độ trên chuột nhắt Đời 
cấy 

truyền 

Nguồn 
chủng Mẫu   

ngày 4 
Mẫu  

ngày 7 
Mẫu  

ngày 9 
Mẫu 

ngày 12 

1 Não thỏ (-) Chuột 
liệt 

Chuột 
liệt 

(-) 

2 Mẫu ngày 
7 đời 1 

<10-2 10-4,625 10-4,834 10-4,37 

3 Mẫu ngày  
7 đời 2 

10-3,37 10-5,17 10-5,25 10-4,5 

4 Mẫu ngày 
9 đời 3 

10-3,17 10-5,25 10-5,8 10-4,319 

5 Mẫu ngày 
9 đời 4 

10-3,69 10-5,3 10-5,5 10-5,0 

 
Sự thích ứng của chủng virus CVS vào tế bào đã 

được nhận diện và chụp lại  khi soi kính hiển vi huỳnh 
quang và được chỉ ra ở hình 3.1 dưới đây 

 

  

Tế bào bình thường (Âm tính) 
Tế bào nhiễm virus dại 

(Dương tính) 
Hình 1. Nhận dạng virus CVS  từ mẫu virus gặt ngày 

9, đời thứ 5 trên tế bào Vero bằng kỹ thuật miễn dịch 
huỳnh quang. Kết quả cho thấy virus phản ứng đặc hiệu 
với kháng thể kháng ARN của virus dại gắn huỳnh 
quang  

Xác định trình tự gen của của mẫu virus gặt ngày 9, 
đời thứ 5 cho thấy chủng đã giữ được đặc tính di truyền 
sau  khi được chuyển từ mô thần kinh sang tế bào.   

Kết quả  
GCATCCAACAAAGTGAATGAGATTGAACACATGACCGACAGCATTCGATGAATAAGGAGACTTCCCACTCAAGC
CTAGTGAACGGAAGTGGATGAAATAAGAGTGAGGAACAGCTGTCTCTTGCCCTGGCTCGAACATTCTTCTTATCT
CTTCCTCAAAGTTCTTGTGGAAGAAATATAGTATTGCTTCCCTTGCGGTGAGATTGATCTGCTTTATGAACCCTGT
AAACGATACCAGTCCTGAGCAGTCTTCATAAGCGGTGACGACTGTGCCCACTCTGATTGCCGAATACAGATGCT
CAATCCGTGAGAAAAACATGTCGTAGGTTCCGGCCAAAAATCTGAAGTTCGGTATAGTACTCCAATTAGCACACA
TCTTGTGAGTTGTCATTAGGGTATGGTGTTCCACGATCTTAACAAAAGGTGCTGTCTCGAAA 
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Hình 2.  Kết quả giải trình tự gen của chủng CVS IP-11 trên mẫu virus gặt ngày 7 đời thứ  5 trên tế bào Vero.  
Sử dụng chương trình NCBI-BLAST phân tích kết quả và tra cứu trên http://www.ncbi.nih.gov/BLAST/  cho kết 
qủa ở hình 2 dưới đây 

 
Kết quả tra cứu trên BLAST SEARCH 

 
 

 

> gb|DQ875050.1|  Rabies virus strain MRV, complete genome 
Length=11869 
 
 Score =  806 bits (436),  Expect = 0.0 
 Identities = 436/436 (100%), Gaps = 0/436 (0%) 
 Strand=Plus/Minus 
 
Query  1     GCATCCAACAAAGTGAATGAGATTGAACACATGACCGACAGCATTCGATGAATAAGGAGA  60 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  1021  GCATCCAACAAAGTGAATGAGATTGAACACATGACCGACAGCATTCGATGAATAAGGAGA  962 
 
Query  61    CTTCCCACTCAAGCCTAGTGAACGGAAGTGGATGAAATAAGAGTGAGGAACAGCTGTCTC  120 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  961   CTTCCCACTCAAGCCTAGTGAACGGAAGTGGATGAAATAAGAGTGAGGAACAGCTGTCTC  902 
 
Query  121   TTGCCCTGGCTCGAACATTCTTCTTATCTCTTCCTCAAAGTTCTTGTGGAAGAAATATAG  180 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  901   TTGCCCTGGCTCGAACATTCTTCTTATCTCTTCCTCAAAGTTCTTGTGGAAGAAATATAG  842 
 
Query  181   TATTGCTTCCCTTGCGGTGAGATTGATCTGCTTTATGAACCCTGTAAACGATACCAGTCC  240 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  841   TATTGCTTCCCTTGCGGTGAGATTGATCTGCTTTATGAACCCTGTAAACGATACCAGTCC  782 
 
Query  241   TGAGCAGTCTTCATAAGCGGTGACGACTGTGCCCACTCTGATTGCCGAATACAGATGCTC  300 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  781   TGAGCAGTCTTCATAAGCGGTGACGACTGTGCCCACTCTGATTGCCGAATACAGATGCTC  722 
 
Query  301   AATCCGTGAGAAAAACATGTCGTAGGTTCCGGCCAAAAATCTGAAGTTCGGTATAGTACT  360 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
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Sbjct  721   AATCCGTGAGAAAAACATGTCGTAGGTTCCGGCCAAAAATCTGAAGTTCGGTATAGTACT  662 
Query  361   CCAATTAGCACACATCTTGTGAGTTGTCATTAGGGTATGGTGTTCCACGATCTTAACAAA  420 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  661   CCAATTAGCACACATCTTGTGAGTTGTCATTAGGGTATGGTGTTCCACGATCTTAACAAA  602 
Query  421   AGGTGCTGTCTCGAAA  436 
             |||||||||||||||| 
Sbjct  601   AGGTGCTGTCTCGAAA  586 
 

> gb|DQ286762.2|  Rabies virus strain CVS nucleoprotein (NP) and 
phosphprotein  
genes, complete cds 
Length=2416 
 
 Score =  806 bits (436),  Expect = 0.0 
 Identities = 436/436 (100%), Gaps = 0/436 (0%) 
 Strand=Plus/Minus 
 
Query  1     GCATCCAACAAAGTGAATGAGATTGAACACATGACCGACAGCATTCGATGAATAAGGAGA  60 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  1021  GCATCCAACAAAGTGAATGAGATTGAACACATGACCGACAGCATTCGATGAATAAGGAGA  962 
 
Query  61    CTTCCCACTCAAGCCTAGTGAACGGAAGTGGATGAAATAAGAGTGAGGAACAGCTGTCTC  120 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  961   CTTCCCACTCAAGCCTAGTGAACGGAAGTGGATGAAATAAGAGTGAGGAACAGCTGTCTC  902 
 
Query  121   TTGCCCTGGCTCGAACATTCTTCTTATCTCTTCCTCAAAGTTCTTGTGGAAGAAATATAG  180 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  901   TTGCCCTGGCTCGAACATTCTTCTTATCTCTTCCTCAAAGTTCTTGTGGAAGAAATATAG  842 
 
Query  181   TATTGCTTCCCTTGCGGTGAGATTGATCTGCTTTATGAACCCTGTAAACGATACCAGTCC  240 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  841   TATTGCTTCCCTTGCGGTGAGATTGATCTGCTTTATGAACCCTGTAAACGATACCAGTCC  782 
 
Query  241   TGAGCAGTCTTCATAAGCGGTGACGACTGTGCCCACTCTGATTGCCGAATACAGATGCTC  300 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  781   TGAGCAGTCTTCATAAGCGGTGACGACTGTGCCCACTCTGATTGCCGAATACAGATGCTC  722 
 
Query  301   AATCCGTGAGAAAAACATGTCGTAGGTTCCGGCCAAAAATCTGAAGTTCGGTATAGTACT  360 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  721   AATCCGTGAGAAAAACATGTCGTAGGTTCCGGCCAAAAATCTGAAGTTCGGTATAGTACT  662 
 
Query  361   CCAATTAGCACACATCTTGTGAGTTGTCATTAGGGTATGGTGTTCCACGATCTTAACAAA  420 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct  661   CCAATTAGCACACATCTTGTGAGTTGTCATTAGGGTATGGTGTTCCACGATCTTAACAAA  602 
 
Query  421   AGGTGCTGTCTCGAAA  436 
             |||||||||||||||| 
Sbjct  601   AGGTGCTGTCTCGAAA  586 

 

Hình 2. Kết quả tra cứu trên http://www.ncbi.nih.gov/BLAST/ 
 

BÀN LUẬN 
Sự thành công trong việc chuyển đổi chủng virus 

dại từ mô thần kinh sang mô không có nguồn gốc 
thần kinh lần đầu tiên được Kissling báo cáo năm 
1958 trên thận chuột đất vàng [2].  Sau đó một loạt 
các tế bào nuôi đã được áp dụng để nuôi cấy, phân 
lập virus dại hoặc sản xuất kháng nguyên, vắcxin dại 
dùng cho các mục đích khác nhau. CVS -11 là chủng 

virus cố định đã được dùng để sản xuất vắcxin dại 
cho thú y trên tế bào BHK21. Hiện nay WHO khuyến 
cáo nên sản xuất văcxin trên tế bào vero để đảm bảo 
tính an toàn cho người sử dụng [3]. Sự chuyển đổi từ 
mô thần kinh sang tế bào không có nguồn gốc thần 
kinh và ngược lại của các chủng virus dại được cho là 
có vai trò của các thụ thể acetylcholin ở tế bào thần 
kinh và thụ thể gangliosid ở các tế bào khác [4]. Quá 
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trình tương tác của chủng CVS IP-11 và tế bào vero 
cũng tuân theo qui luật này. 

KẾT LUẬN 
Các kết quả chuẩn độ hiệu giá chủng trên chuột 

và kết quả nhận diện virus bằng kháng thể kháng 
ARN gắn huỳng quang đã cho thấy chủng vắcxin dại 
CVS IP-11 từ mô thần kinh đã thích nghi  trên tế bào 
Vero sau 5 lần cấy truyền liên tiếp. Kết quả xác định 
trình tự gen của virus chưa thấy có sự thay đổi đặc 
tính di truyền của chủng khi chuyển sang tế bào. Tuy 
nhiên cũng cần có sự nghiên cứu thêm về tính ổn 
định của chủng này  
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So sánh xạ hình SPECT Tc99m – Mibi Và chụp cắt lớp vi tính  
trong chẩn đoán ung thư phổi nguyên phát 

 
Trần Đăng Khoa, Lê Ngọc Hà 

 
Tóm tắt 
Mục đích nghiên cứu nhằm so sánh giá trị của xạ 

hình Tc99m - MIBI và chụp cắt lớp vi tính trong chẩn 
đoán ung thư phổi (UTP) nguyên phát. 42 BN nghi 
ngờ UTP nguyên phát, tuổi trung bình 58,3  12,26 
(35 nam và 7 nữ) được nhận vào nghiên cứu. Các BN 
được chụp xạ hình SPECT Tc99m – MIBI, chụp CT 
scanner và đối chiếu với kết quả chẩn đoán xác định 
bằng mô bệnh học. Kết quả nghiên cứu cho thấy xạ 
hình SPECT Tc99m - MIBI có giá trị cao trong chẩn 
đoán UTP với độ nhạy 77,8%, độ đặc hiệu 93,3%, độ 
chính xác 83,3% trong khi các giá trị tương ứng của 
CT là 81,5%; 86,7% và 83,3%. SPECT Tc99m - MIBI 
cho phép phát hiện thêm các hạch rốn phổi, trung 
thất ở BN UTP nhiều hơn so với chụp cắt lớp vi tính. 
Kết luận: xạ hình SPECT Tc99m - MIBI có giá trị 
trong chẩn đoán UTP với độ đặc hiệu cao và khả 
năng phát hiện thêm các hạch rốn phổi và trung thất. 
Phương pháp này bổ xung cho chụp cắt lớp vi tính 
trong chẩn đoán UTP nguyên phát.  

Summary 
The objective of our study was to compare the 

value of SPECT Tc99m - MIBI scintigraphy and 
computer tomography scanner in diagnosis of primary 
lung cancer. 42 patients with suspected primary lung 
cancer (mean age 58.3  12.26), 35 males and 7 
females, were enrolled in the study. The patients 
were performed Tc99m-MIBI scintigraphy and CT 
scans, final diagnosis was confirmed by histological 
findings. The results showed the sensitivity, specificity 
and accuracy of Tc99m-MIBI scintigraphy were 
77.8%, 93.3% and 83.3% while those of CT scan 
were 81.5%; 86.7% and 83.3% respectively in 
diagnosis of primary tumours. Tc99m-MIBI 
scintigraphy allowed to detect more hilar, mediastinal 
lymph node metastases compared with CT scanner. 
Kết luận: SPECT Tc99m-MIBI scintigraphy provides a 
high specificity in diagnosis of primary lung cancer 

with lymph node involvement. It is a complimentary 
diagnostic tool with CT scanner in diagnosis of 
primary lung cancer. 

Đặt vấn đề  
Ung thư phổi (UTP) nguyên phát hay còn gọi là 

ung thư phế quản-phổi, là một trong những bệnh lý ác 
tính hay gặp nhất, nguyên nhân gây tử vong hàng 
đầu trên thế giới và ngày càng có xu hướng gia tăng. 
ước tính, mỗi năm có khoảng 3 triệu trường hợp UTP 
mới mắc được phát hiện trên toàn cầu, đứng hàng 
đầu ở nam giới. Tại Việt Nam, UTP cũng là bệnh 
đứng hàng đầu trong các loại ung thư với số người 
mắc bệnh và tử vong gia tăng một cách đáng kể. 
Ngày nay, việc chẩn đoán UTP đã có nhiều tiến bộ 
nhờ sự phát triển của các phương pháp thăm dò hiện 
đại như: X quang qui ước (XQ), chụp cắt lớp vi tính 
(Computed Tomography - CT), soi phế quản, các xét 
nghiệm chẩn đoán tế bào học và mô bệnh học... Gần 
đây, Y học hạt nhân cũng có nhiều ứng dụng đóng 
góp cho chẩn đoán UTP như chụp xạ hình cắt lớp đơn 
photon (Single photon emission computed tomograph 
- SPECT) với 99mTc-sestamibi (Hexakis-2-Methoxy-
Isobutylisotrile - MIBI), chụp hình PET (Positron 
emission tomography) với F18 - FDG ... 

Trước đây, 99mTc-MIBI là một dược chất phóng 
xạ được sử dụng trong xạ hình tưới máu cơ tim. 
Nhưng gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu 
trên thế giới tìm hiểu về các đặc điểm tập trung của 
99mTc - MIBI tại các khối u ác tính và đề cập đến vai 
trò hứa hẹn của chụp xạ hình SPECT với 99mTc - 
MIBI trong UTP nguyên phát. Tuy nhiên, cho đến nay 
ở Việt Nam vẫn chưa có những nghiên cứu đầy đủ và 
chi tiết về vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề 
tài này với mục đích:  bước đầu so sánh giá trị của xạ 
hình SPECT 99mTc - MIBI và chụp CT trong chẩn 
đoán  ung thư phổi nguyên phát. 


